ÔN TẬP VĂN 9 – HK I

********

I. TÁC GIẢ - TÁC PHẨM – Ý NGHĨA – NGHỆ THUẬT
1. VB: Phong cách Hồ Chí Minh (Lê Anh Trà, văn bản nhật dụng)

* Nghệ thuật: 

- Sử dụng ngôn ngữ trang trọng

- Kết hợp tự sự, biểu cảm, lập luận

- Hình thức so sánh, đối lập 

* Ý nghĩa: Bằng lập luận chặt chẽ, chứng cứ xác thực, tác giả Lê Anh Trà đã cho thấy cốt cách văn hóa Hồ Chí Minh trong nhận thức và trong hành động. Từ đó đặt ra một vấn đề của thời kì hội nhập: tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời phải giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

2. VB: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (Ga-bri-en Gac-xi-a Mác-két, nhà văn Cô-lôm-bi-a, văn bản nhật dụng)

* Nghệ thuật:

- Lập luận chặt chẽ.

- Chứng cứ xác thực, cụ thể.

- So sánh sắc sảo, giàu sức thuyết phục.

* Ý nghĩa của văn bản: Văn bản thể hiện những suy nghĩ nghiêm túc, đầy trách nhiệm của G.G. Mác-két đối với hòa bình và nhân loại.

3. VB: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (Văn bản nhật dụng)
* Nghệ thuật:

- Kết cấu chặt chẽ, lô – gich.

- Phương pháp thuyết minh nêu số liệu, phân tích khoa học.

* Ý nghĩa văn bản: Văn bản nêu lên nhận thức đúng đắn và hành động phải làm vì quyền sống, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.

4. VB: Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ, trích Truyền kì mạn lục – thế kỉ 16, thể loại truyền kì, phương thức biểu đạt: tự sự)

* Nghệ thuật

- Khai thác vốn văn học dân gian

- Sáng tạo nhân vật, hình ảnh, chi tiết truyền kì

* Ý nghĩa văn bản: Với quan niệm cho rằng hạnh phúc khi đã tan vỡ không thể hàn gắn được, truyện phê phán thói ghen tuông mù quáng và ca ngợi vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

5. VB: Chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh (Phạm Đình Hổ, trích Vũ trung tùy bút – đầu thế kỉ 19, thể loại tùy bút, phương thức biểu đạt: tự sự)

* Nghệ thuật:

- Lựa chọn ngôi kể phù hợp.

- Sự việc tiêu biểu

- Ngôn ngữ khách quan

- Miêu tả sinh động.

* Ý nghĩa:  Hiện thực lịch sử và thái độ của “ kẻ thức giả” trước những vấn đề của đời sống xã hội.
6. VB: Hoàng Lê nhất thống chí  - Hồi thứ 14 (Ngô gia văn phái, cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19, thể loại tiểu thuyết chương hồi, phương thức biểu đạt: tự sự)

 * Nghệ thuật:

- Trình tự diễn biến theo thời gian.

- Khắc họa hình ảnh vật lịch sử chân thật, sinh động.

* Ý nghĩa: Ý nghĩa văn bản: Văn bản ghi lại hiện thực lịch sử hào hùng của dân tộc ta và hình ảnh người anh hùng Nguyễn Huệ trong chiến thắng mùa xuân năm Kỉ Dậu (1789).
7. Truyện Kiều (Nguyễn Du, thể loại truyện thơ nôm, phương thức biểu đạt: tự sự, cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19)
* Nguồn gốc tác phẩm:

-Từ một tác phẩm văn học Trung Quốc “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân. Nguyễn Du thay đổi hình thức tác phẩm và sáng tạo thêm cốt truyện -> giá trị kiệt tác tác phẩm.

* Tóm tắt tác phẩm: 3254 câu thơ lục bát, 3 phần

- Gặp gỡ và đính ước
- Gia biến và lưu lạc

- Đoàn tụ

* Giá trị nội dung và nghệ thuật.

   a. Giá trị nội dung

      Giá trị hiện thực:
- Phản ánh xã hội đương thời: Bộ mặt tàn bạo của các tầng lớp thống trò; xã hội đồng tiền (buôn thịt bán người).

- Tố cáo chế độ phong kiến bất công, tàn bạo, chà đạp lên quyền sống con người, nhất là người phụ nữ.

       Giá trị nhân đạo:

- Thể hiện niềm thương cảm đối với số phận con người.

- Đề cao phẩm chất người phụ nữ, tôn trọng tình yêu tự do, khát vọng công lí.

   b. Giá trị nghệ thuật

- Ngôn ngữ: tinh tế, chính xác, biểu cảm.

- Ngôn ngữ kể chuyện đa dạng: Trực tiếp gián tiếp.

- Nghệ thuật miêu tả phong phú: Ước lệ, tượng trưng, tả cảnh ngụ tình,...

- Cốt truyện nhiều chi tiết sáng tạo.
8. VB: Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều của Nguyễn Du, thể loại truyện thơ nôm, phương thức biểu đạt: tự sự, cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19)

* Nghệ thuật đặc sắc:

 - Hình ảnh tượng trưng, ước lệ.

 - Nghệ thuật đòn bẩy.

 - N gôn ngữ miêu tả tài tình.

* Ý nghĩa của văn bản: Chị em Thúy Kiều thể hiện tài năng nghệ thuật và cảm hứng nhân văn ngợi ca vẻ đẹp và tài năng của con người của tác giả Nguyễn Du.
9. VB: Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều của Nguyễn Du, thể loại truyện thơ nôm, phương thức biểu đạt: tự sự, cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19)

* Nghệ thuật

- Ngôn nhữ miêu tả giàu hình ảnh

- Diễn tả tihn tế tâm trạng

- Miêu tả theo trình tự thời gian, không gian.

* Ý nghĩa của văn bản: Cảnh ngày xuân là đoạn trích miêu tả bức tranh mùa xuân tươi đẹp qua ngôn ngữ và bút pháp nghệ thuật giàu chất tạo hình của Nguyễn Du.
10. VB: Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều của Nguyễn Du, thể loại truyện thơ nôm, phương thức biểu đạt: tự sự, cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19)

* Nghệ thuật:

- Tả cảnh ngụ tình: cảnh vật nói lên tâm trạng nội tân nhân vật

- Lựa chọn ngôn ngữ; sử dụng các biện pháp tu từ.

* Ý nghĩa:

    Đoạn trích thể hiện tâm trạng cô đơn, buồn tủi và tấm lòng thủy chung, hiếu thảo của Thúy Kiều.

11. Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu (Thể loại truyện thơ nôm, phương thức biểu đạt: tự sự, những năm 50 thế kỉ 19)

* Tóm tắt tác phẩm : 2082 câu thơ lục bát, 4 phần

   - Lục Vân Tiên đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga.

   - Lục Vân Tiên bị nạn và được thần cứu giúp.

   - Kiều Nguyệt Nga gặp nạn vẫn một lòng chung thủy.

   - Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga gặp lại nhau.

* Nội dung: truyền dạy đạo lí làm người :

+ Xem trọng tình nghĩa giữa người với người 

+Đề cao tinh thần nghĩa hiệp sẵn  sàng giúp người không cần đền đáp.

+ Nêu lên khát vọng của nhân dân về sự công bằng  và  điều tốt đẹp 

*Nghệ thuật : Là truyện thơ Nôm có tính kể hơn là xem, đọc

12. VB: Lục vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (Nguyễn Đình Chiểu, trích Lục Vân Tiên, thể loại truyện thơ nôm, phương thức biểu đạt: tự sự, đầu những năm 50 thế kỉ 19)

* Nghệ thuật xây dựng nhân vật:

- Nhân vật được bộc lộ qua hành động.

- Ngôn ngữ mộc mạc bình dị gần với lời nói thông thường, mang màu sắc địa phương Nam bộ.

- Ngôn ngữ thơ đa dạng, phù hợp diễn biến tình tiết.

* Ý nghĩa văn bản: Đoạn trích ca ngợi phẩm chất cao đẹp của hai nhân vật Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga và khát vọng hành đạo cứu đời của tác giả.

13. VB: Đồng chí (Chính Hữu, sáng tác 1948, thể thơ tự do, phương thức biểu đạt: trữ tình)
* Nghệ thuật:

- Ngôn ngữ bình dị.

- Tình cảm chân thành

- Hình ảnh đẹp, lãng mạn, mang ý nghĩa biểu tượng.

* Ý nghĩa: Ca ngợi tình cảm đồng chí cao đẹp giữa những người chiến sĩ trong thời kì đầu kháng chiến chống thực gian Pháp gian khổ.

14. VB: Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật, sáng tác năm 1969, in trong tập thơ Vầng trăng quầng lửa, thể thơ tự do 7 – 8 chữ, phương thức biểu đạt: trữ tình)

*  Nghệ thuật:

- Hình ảnh độc đáo, mới lạ, sáng tạo “những chiếc xe không kính” đậm chất hiện thực

- Ngôn ngữ văn xuôi, đời thường

- Nhịp điệu linh hoạt, giọng điệu trẻ trung, tinh nghịch

* Ý nghĩa: Bài thơ ca ngợi người chiến sĩ lái xe Trường Sơn dũng cảm, hiên ngang, tràn đầy niềm tin chiến thắng trong thời kì chống Mĩ cứu nước.
15. VB: Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận, sáng tác 1958, in trong tập thơ Trời mỗi ngày lại sáng,  thể thơ 7 chữ, phương thức biểu đạt: trữ tình)

* Nghệ thuật:
  - Sử dụng bút pháp lãng mạn, nhiều biện pháp nghệ thuật: đối lập, nhân hóa, so sánh, phóng đại…

- Sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh, nhạc điệu, gợi lien tưởng.

* Ý nghĩa: Bài thơ thể hiện nguồn cảm hứng lãng mạn, ngợi ca biển cả lớ lao, giàu đẹp; ngợi ca lòng nhiệt tình lao động vì sự giàu đẹp của đất nước của những con người lao động mới.

16. VB: Bếp lửa (Bằng Việt, sáng tác năm 1963, in trong tập thơ Hương cây – Bếp lửa, thể thơ 7 - 8 chữ, phương thức biểu đạt: trữ tình)
* Nghệ thuật:

- Hình ảnh thơ gần gũi, gợi nhiều lien tưởng, mang tính biểu trưng.

- Thể thơ tám chữ phù hợp với cảm xúc hồi tưởng và suy ngẫm.

- Kết hợp nhuần nhuyễn giữa miêu tả, tự sự, nghị luận, biểu cảm.

* Ý nghĩa: Từ những kỉ niệm tuổi thơ ấm áp tình bà cháu, nhà thơ cho ta hiểu thêm về những người bà, những người mẹ, về nhân dân nghĩa tình.

17. VB: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (Nguyễn Khoa Điềm, sáng tác năm 1971, thể thơ tự do 7 – 8 chữ, phương thức biểu đạt: trữ tình)

* Nghệ thuật:

- Sáng tạo: lời ru

- Ẩn dụ, phóng đại

- Hình ảnh mang tính biểu tượng, tạo sự liên tưởng độc đáo

* Ý nghĩa: Ngợi ca tình cảm thiết tha và cao đẹp của bà mẹ Tà-ôi dành cho con, cho quê hương, đất nước trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

18. VB: Ánh trăng (Nguyễn Duy, sáng tác năm 1978, thể thơ 5 chữ, phương thức biểu đạt: trữ tình,  in trong tập thơ Ánh trăng)

* Nghệ thuật:

- Tự sự kết hợp trữ tình

- Sáng tạo hình ảnh thơ có nhiều tầng ý nghĩa.

* Ý nghĩa: “Ánh trăng” khắc họa một khía cạnh trong vẻ đẹp của người lính sâu nặng nghĩa tình, thủy chung sau trước.

19. VB: Làng (Kim Lân, sáng tác 1948, thể loại truyện ngắn, phương thức biểu đạt: tự sự)

* Nghệ thuật :

· Tình huống truyện gay cấn.

· Miêu tả tâm lí nhân vật chân thực, sinh động qua hành động, lời đối thoại, độc thoại. 

* Ý nghĩa : Tình cảm yêu làng, tinh thần yêu nước của người nông dân trong thời kì kháng chiến chống Pháp.

20. VB: Lặng lẽ Sapa (Nguyễn Thành Long, sáng tác năm 1970, in trong tập truyện Giữa trong xanh, thể loại truyện ngắn, phương thức biểu đạt: tự sự)
* Nghệ thuật :

    - Tình huống truyện tự nhiên, tình cờ, hấp dẫn.

    - Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm.

    - Kết hợp giữa kể với tả và nghị luận .

    - Nghệ thuật tả cảnh thiên nhiên đặc sắc tạo tính chất trữ tình trong tác phẩm truyện .

* Ý nghĩa văn bản : Cuộc gặp gỡ với những con người trong chuyến đi thực tế của nhân vật hoạ sĩ, tác giả thể hiện niềm yêu mến đối với những con người có lẽ sống cao đẹp đang lặng lẽ quên mình cống hiến cho Tổ quốc.

21. VB: Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng, sáng tác năm 1966, in trong tập truyện Chiếc lược ngà, thể loại truyện ngắn, phương thức biểu đạt: tự sự)
* Nghệ thuật:

    - Cốt truyện chặt chẽ,có yếu tố bất ngờ nhưng hợp lí.

    -Truyện miêu tả tâm lí và xây dựng tính cách nhân vật phù hợp.

    - Tạo tình huống truyện éo le .

    - Nhân vật kể thích hợp.

    - Khắc họa tâm  lý, xây dựng  tính cách nhân vật  rất phù  hợp với tâm lý trẻ em.

* Ý nghĩa: Là câu chuyện cảm động về tình cha con sâu nặng, “Chiếc lược ngà” cho ta hiểu thêm về những mất mát to lớn của chiến tranh mà nhân dân ta đã trải qua trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

22. VB: Cố hương (Lỗ Tấn - nhà văn Trung Quốc, in trong tập truyện Gào thét – 1923, thể loại truyện ngắn, phương thức biểu đạt: tự sự) 
* Nghệ thuật:

-  Kết hợp nhuần nhuyễn các phương thức biểu đạt tự sự, miêu tả ,biểu cảm, nghị luận.

- Xây dựng hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng

* Ý nghĩa văn bản: Cố hương là nhận thức về thực tại và là mong ước đầy trách nhiệm của Lỗ Tấn về một đất nước Trung Quốc đẹp đẽ trong tương lai. 

23. VB: Những đứa trẻ (Mác-xim Go-rơ-ki – nhà văn Nga, trích tác phẩm Thời thơ ấu – 1913-1914, thể loại tiểu thuyết, phương thức biểu đạt: tự sự).
* Nghệ thuật:

- Tự thuật nhớ lại và hình dung, tưởng tượng lại những ấn tượng thời thơ ấu.  So sánh chính xác.
- Đối thọai ngắn gọn, sinh động, phù hợp với tâm lý nhân vật.
- Chuyện đời thường và chuyện cổ tích lồng vào nhau.

* Ý nghĩa văn bản: Đoạn trích thể hiện tình bạn tuổi thơ trong sáng, đẹp đẽ và những khao khát tình bạn của những đứa trẻ.

NỘI DUNG BIỂU HIỆN CỦA CÁC VĂN BẢN

1. VB: Phong cách Hồ Chí Minh (Lê Anh Trà, văn bản nhật dụng)

Vốn tri thức văn hóa nhân loại của Bác Hồ:

- Bác Hồ có  tri thức văn hóa nhân loại rất sâu rộng từ phương Đông đến phương Tây. Đọc, viết thông thạo nhiều thứ tiếng trên thế giới.

-Bác tiếp thu tinh hoa văn hoá nước ngoài có chọn lọc.

- Phê phán cái tiêu cực, cái hạn chế. 

Vẻ đẹp trong lối sống Hồ Chí Minh:

-Nơi ở và làm việc: nhỏ bé mộc mạc: Chỉ vài phòng nhỏ, là nơi tiếp khách, họp Bộ Chính trị. Đồ đạc đơn sơ mộc mạc.

-Ăn uống đạm bạc với những món ăn dân dã, bình dị.

=>Hồ Chí Minh đã tự nguyện chọn lối sống vô cùng giản dị.

2. VB: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (Ga-bri-en Gac-xi-a Mác-két, nhà văn Cô-lôm-bi- a, văn bản nhật dụng)

	Chuẩn bị CTHN
	Khả năng con người sống tốt hơn

	-100 máy bay ném bom B.1B và 7000 tên lửa

- 10 chiếc tàu sân bay

- 149 tên lửa MX

- 27 tên lửa MX

- 2 chiếc tàu ngầm mang vũ khí     hạt      nhân
	- 100 tỉ USD cho 500 triệu trẻ em  nghèo khổ nhất.

- 1 tỉ người khỏi bệnh sốt rét và 14 triệu trẻ em Châu Phi.

- 575 triệu ngươì thiếu dinh dữơng.

- Nông cụ cho các nước nghèo trong 4 năm.

- Xóa nạn mù chũ cho toàn TG.


	- Sự sống hiện tại có được là do sự tiến hóa của con người

380 triệu năm bướm mới bay được.

· 380 triệu năm bướm mới bay được
· 180 tiệu năm bông hồng mới nở.

· 4 kỉ địa chất ( con người mới biết hát.
	- Chiến tranh hạt nhân nổ ra sẽ 

tiêu hủy mọi thành quả của quá trình tiến hóa.




=> phi lí và sự tốn kém ghê gớm, cướp đi điều kiện để cải thiện cuộc sống của con người

=> đe dọa sự sống toàn nhân loại

=> kêu gọi đấu tranh vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân, không có chiến tranh và cuộc sống hòa bình.
3. VB: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (Văn bản nhật dụng)

+ Trẻ em là nạn nhân của chiến tranh, bạo lực phân biệt chủng tộc; đói nghèo, khủng hoảng kinh tế; dịch bệnh, mù chữ, môi trường ô nhiễm, tệ nạn xã hội . . .

+ Thế giới có những thuận lợi để cải thiện tình hình, đảm bảo quyền của trẻ em đó là liên kết các quốc gia, đặt ra công ước về quyền trẻ em, tăng cường sự hợp tác đoàn kết quốc tế.

=> Nhiệm vụ cấp thiết để chăm sóc, bảo vệ, bảo đảm về quyền trẻ em đó là phải quan tâm đến đời sống vật chất dinh dưỡng cho trẻ, giảm tử vong; nâng cao vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới; củng cố gia đình, xây dựng nhà trường xã hội, khuyến khích trẻ tham gia sinh hoạt văn hoá,...

4. VB: Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ, trích Truyền kì mạn lục – thế kỉ 16, thể loại truyền kì, phương thức biểu đạt: tự sự)

Vẻ đẹp của Vũ Nương: 

- Hết lòng vì gia đình, hiếu thảo với mẹ chồng, thủy chung với chồng, chu đáo, tận tình và hết mực thương yêu con

- Bao dung, vị tha, nặng lòng với gia đình

Nỗi oan khuất của Vũ Nương:

- Trương Sinh: Tin lời trẻ con, không tin lời vợ và làng xóm =>  nông cạn, tàn nhẫn, trực tiếp gây ra cái chết oan khuất cho vợ.

- Vũ Nương: bị oan khuất, dùng lới nói chân thành để giải bày sự thủy chung nhưng không thành  => đó là sự phũ phàng, xót xa, tủi nhục cho Vũ Nương => Tìm lấy cái chết (ra sông trẫm mình) để chứng minh cho sự trong sạch của mình.
=> Thái độ của tác giả: phê phán chế độ nam quyền, thói ghen tuông mù quáng; thương cảm số phận bất hạnh của người phụ nữ, ngợi ca người phụ nữ tiết hạnh.

Ý nghĩa của những yếu tố truyền kì:

- Gần gũi với cuộc đời thực, tăng độ tin cậy.

- Kết thúc có hậu, thể hiện ước mơ của nhân dân về sự công bằng trong xã hội.
- Niềm thương cảm của tác giả đối với số phận bi thảm của người phụ nữ.
5. VB: Chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh (Phạm Đình Hổ, trích Vũ trung tùy bút – đầu thế kỉ 19, thể loại tùy bút, phương thức biểu đạt: tự sự)

Cuộc sống nhà chúa thật xa hoa, ăn chơi xa xỉ, vô độ: chơi đèn đuốc, bày đặt lễ nghi, xây dựng đền đài liên mien; chơi trân cầm dị thú, cổ mộc quái thạch, chậu hoa cây cảnh,… tìm thu, cướp đoạt của quý trong thiên hạ đưa về phủ.
Thói nhũng nhiễu của bọn quan lại: vu khống, dọa dẫm, tống tiền,.. cướp của dân đem dâng chúa

Thái độ của tác giả: tố cáo, khinh bỉ bọn quan lại trong phủ và chúa Trịnh. Trước cuộc sống xa hoa của chúa, những việc làm nhũng nhiễu của bọn quan lại gây cuộc sống bất an cho dân => “triệu bất tường” (điều chẳng lành) cho đất nước. 

6. VB: Hoàng Lê nhất thống chí  - Hồi thứ 14 (Ngô gia văn phái, cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19, thể loại tiểu thuyết chương hồi, phương thức biểu đạt: tự sự)
Hình aûnh người anh hung Nguyễn Huệ:
- Hành động mạnh mẻ và quyết đoán, ý chí quyết chiến quyết thắng
-Trí tuệ sáng suốt sâu xa và nhạy bén.    
- Có tầm nhìn xa trông rộng, biết cách dùng người
-Tài dụng binh như thần.

-Lẫm liệt trong chiến trận.

=>Hình tượng vua Quang Trung thật đẹp, thật lẫm liệt.

Sự thảm bại quân tướng nhà Thanh:
- Tôn Sĩ Nghị: kẻ bất tài, kiêu căng, tự mãn, chủ quan, khinh địch, cho lính mặc sức ăn chơi.
- Khi Tây Sơn đến ( sợ mất mật, quân lính xin hàng => dẫm lên nhau tháo chạy về nước
Bọn vua tôi bán nước nhà Lê:

- Cầu viện nhà Thanh ( Mưu cầu lợi ích riêng => đơn hèn, nhục nhã, số phận gắn chặt với bọn giặc.

- Mất tư cách đế vương.

7. VB: Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều của Nguyễn Du, thể loại truyện thơ nôm, phương thức biểu đạt: tự sự, cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19)
Vẻ đẹp chung của hai chị em Kiều:
-Mai coát caùch ,tuyeát tinh thaàn

-Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.

=> Cách nói ước lệ ,vẻ đẹp lý tưởng, toàn diện

Vẻ đẹp Thúy Vân:
- So sánh với hình tượng thiên nhiên “Trăng, hoa, mây, tuyết, ngọc” => Vẻ đẹp cao sang quí phái.
        Vẻ đẹp tạo nên sự hòa hợp với thiên nhiên ( cuộc đời bình lặng, suoân sẻ.

Vẻ đẹp Thúy Kiều:

- Sắc sảo, mặn mà => vẻ đẹp tuyệt thế giai nhân.

- Đặc tả: đôi mắt  
     trong, gợn sóng như nước mùa thu, lông mày: thanh tú như nét núi mùa xuân.
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Vẻ đẹp trẻ trung, quyến rũ.

- Tài: đa tài, trí tuệ hơn người
- Đặc biệt tài “đánh đàn”

- “Khúc bạc mệnh”         trái tim đa sầu, đa cảm.

- Vẻ đẹp của Kiều khiến tạo hóa ghen hờn( số phận của nàng sẽ éo le, đau khổ.

8. VB: Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều của Nguyễn Du, thể loại truyện thơ nôm, phương thức biểu đạt: tự sự, cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19)

Khung cảnh mùa xuân:

+ Thảm cỏ xanh non trải rộng điểm một vài hoa lê trắng
+ Lễ tảo mo, hội đạp thanh - chơi xuân nơi đồng quê.

+ Tài tử giai nhân dập dìu, tấp nập
( Cảnh mùa xuân xinh đẹp tinh khôi, khoáng đạt, trong trẻo, rộn ràng, náo nhiệt, vui tươi  => tâm trạng  người du xuân rạo rực, náo nức.
Cảnh chị em Thúy Kiều du xuân trở về:

- Bóng ngả về tây ( thời gian chiều tà gợi buồn
- Tà tà, thanh thanh, nao nao, thơ thẩn => Từ láy diễn tả thiên nhiên và gợi tâm trạng con người: bâng khuaâng, lưu luyến khi trở về. (xao xuyến về một ngày xuân hãy còn, linh cảm điều gì sắp xảy ra…)
9. VB: Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều của Nguyễn Du, thể loại truyện thơ nôm, phương thức biểu đạt: tự sự, cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19)

Tâm trạng của Kiều trước lầu Ngưng Bích:

- Cô đơn: bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích, xung quanh là không gian bao la với núi đồi, cồn cát, khuya sớm một mình.

- Buồn tủi, bẽ bàng: bị lừa bán vào lầu xanh. 

- Nhớ Kim Trọng: đau đớn, day dứt khi phụ tình Kim Trọng
- Nhớ thương gia đình: xót xa, day dứt khi không chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ già 

( Kiều có tấm lòng thủy chung, son sắt, hiếu thảo, nhân hậu, vị tha.

Tâm trạng nàng Kiều qua 8 câu cuối:

- Điệp ngữ “buồn trông” => làm đậm nét thêm sự buồn tẻ, cô đơn, lạc loài của Kiều.

- Tả cảnh ngụ tình => sự bẽ bàng, lo lắng về thân phận vô định của Kiều; sự bàng hoàng, sợ hãi của Kiều về tương lai của mình.

10. VB: Lục vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (Nguyễn Đình Chiểu, trích Lục Vân Tiên, thể loại truyện thơ nôm, phương thức biểu đạt: tự sự, đầu những năm 50 thế kỉ 19)

Hình ảnh Lục Vân Tiên:

- Thấy bất bình (  dũng cảm, ra tay nghĩa hiệp cứu giúp, không mong sự đền ơn

- Người dễ xúc động, thương người

- Giao tiếp có văn hóa.

- Chính trực, hào hiệp, trọng nghĩa khinh tài.

Hình ảnh Kiều Nguyệt Nga:

- Cách xưng hô: Con nhà gia giáo 

- Nói năng: Văn vẻ dịu dàng, mực thước, khiêm nhường.

- Nết na, hiếu thảo, thủy chung

- Trọng ân nghĩa.
13. VB: Đồng chí (Chính Hữu, sáng tác 1948, thể thơ tự do, phương thức biểu đạt: trữ tình)

Cơ sở của tình đồng chí

- Cùng chung cảnh ngộ - vốn là những người nông dân nghèo từ những miền quê “nước mặn đồng chua”, “đất cày lên sỏi đá”.

- Cùng chung lí tưởng, cùng chung chiến háo chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Những biểu hiện của tình đồng chí và sức mạnh của tình cảm người lính.

 -Thông cảm sâu xa tâm tư, nỗi lòng của nhau:

      “Ruộng nương anh....

                    .....nhớ người ra lính”.

                               ( cùng thể hiện nỗi nhớ quê hương.

- Sẻ chia, bất chấp những thiếu thốn gian khổ:

+ Áo rách vai, quần vá, chân không giày. 

+ Thương nhau tay nắm lấy bàn tay

=> Sự động viên, sưởi ấm của tình đồng chí.

(Truyền cho nhau hơi ấm, sức mạnh của tình đồng chí giúp họ vượt qua gian khổ. 

Biểu tượng đẹp của tình đồng chí, đồng đội:

.=> Biểu tượng cao đẹp của tình đồng chí, đồng đội, vẻ đẹp tinh thần hòa quyện hiện thực và lãng mạn.

14. VB: Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật, sáng tác năm 1969, in trong tập thơ Vầng trăng quầng lửa, thể thơ tự do 7 – 8 chữ, phương thức biểu đạt: trữ tình)
Nhan đề bài thơ và hình ảnh những chiếc xe không kính:
- Nhan đề lạ.

( Chất thơ vút lên từ hiện thực cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ, hi sinh.

- Những chiếc xe không kính mới lạ, độc đáo:

+ Vì bom đạn chiến tranh ( vỡ kính

+ Vượt qua sự dữ dội, ác liệt của chiến tranh

+ Cơ hội, điều kiện cho sự gắn bó tình đồng chí đồng đội

+ Xe hư hỏng nặng vẫn chạy vì miền Nam, vì giải phóng đất nước.

Hình ảnh những người lính lái xe

- Điệp từ “nhìn“ ( tư thế ung dung, bình thản, hiên ngang.

- Thái độ xem thường hiểm nguy, bất chấp khó khăn

- Hình ảnh so sánh ( sự trẻ trung, tinh nghịch, lạc quan

- Lòng dũng cảm, kiên cường

- Tình đồng chí đồng đội gắn bó

- Cuộc sống, sinh hoạt và chiến đấu rất khẩn trương:

+ Bếp Hoàng Cầm dựng giữa trời

+ Võng mắc chông chênh  

+ Hình ảnh ẩn dụ, phép lặp từ ( khẩn trương vì hòa bình cho dân tộc 
- Hình ảnh hoán dụ ( có một trái tim yêu nước, đầy nhiệt huyết, kiên cường, bất khuất.
So sánh hình ảnh người lính thời kháng chiến chống Pháp và người lính thời chống Mĩ?

- Người lính thời chống Pháp và chống Mĩ: 

* Điểm chung: 

+ Cùng phải chịu hoàn cảnh gian khổ, khó khăn, thiếu thốn, hiểm nguy của chiến trường

+ Cùng có ý chí, nghị lực, niềm tin, lí tưởng và tinh thần yêu nước

+ Có tình đồng chí đồng đội gắn bó

* Điểm khác nhau:

	Chống Pháp
	Chống Mĩ

	- Xuất thân là nông dân từ làng quê nghèo

- Trang bị thô sơ

- Tình cảm thầm lặng
	- Xuất thân là những tri thức ở thị thành

- Trang bị hiện đại hơn

- Tình cảm sôi nổi, trẻ trung


15. VB: Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận, sáng tác 1958, in trong tập thơ Trời mỗi ngày lại sáng,  thể thơ 7 chữ, phương thức biểu đạt: trữ tình)
Cảnh hoàng hôn trên biển và đoàn thuyền đánh cá ra khơi.

- So sánh “ Mặt trời …hòn lửa “                            =>  Biển đẹp , rực rỡ 

- Nhân hoá “ Sóng …sập cửa “          =>Vũ trụ như ngôi nhà lớn , gần gũi.

- Đối lập , tương phản : sự nghỉ ngơi của vũ trụ –con người lại ra khơi 

(Đoàn thuyền ra khơi trong một khí thế vui tươi, mạnh mẽ, lạc quan, yêu lao động.

Cảnh biển đêm và cảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển:

-Vẻ đẹp kì vĩ của biển Đông, của thiên nhiên đất nước.

-Biển Đông là kho cá vô tận với nhiều loại cá quý.

- Đoàn ngư dân sôi nổi, hăng say, khẩn trương lao động.

- Các chi tiết liệt kê, bút pháp lãng mạn, kết hợp tả thực và tưởng tượng,

       Niềm vui , ước mơ của người lao động muốn hòa hợp thiên nhiên và chinh phục thiên nhiên bằng sức lao động của mình

Cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về.

- Niềm vui, phấn chấn khi đánh cá trở về 

- Nhân hoá “ Đoàn thuyền …trời”  => Sự khẩn trương , tầm vóc kì vĩ của người lao động

- Nhân hoá “Mặt trời …phơi“        => Ca ngợi thành quả lao động , miềm tin vào tương lai.

( Đoàn thuyền trở về với không khí tưng bừng, khẩn trương vì đạt nhiều thắng lợi.

16. VB: Bếp lửa (Bằng Việt, sáng tác năm 1963, in trong tập thơ Hương cây – Bếp lửa, thể thơ 7 - 8 chữ, phương thức biểu đạt: trữ tình)

Những hồi tưởng về bà và tuổi thơ cuả người cháu 
+Điệp ngữ  “một bếp lửa” =>       Hình ảnh gần gũi , quen thuộc 

+Từ láy “ ấp iu” =>    gợi bàn tay kiên nhẫn , khéo léo và tấm lòng chi chút của người nhóm lửa

 - Hình ảnh bếp lửa gợi nhớ đến bà.

- Tuổi thơ sống bên bà nhiều gian khổ,  khó khăn, thiếu thốn, nhọc nhằn

+Nạn đói hoành hành “Năm ấy ..mỏi “

+Giặc tàn phá xóm làng “ Giặc đốt …rụi”

+Sống xa cha mẹ, ở với  bà , có ý thức tự lập , sớm phải lo toan.

Những suy ngẫm về bà và hình ảnh bếp lửa
+Bà tảo tần hy sinh chăm lo cho mọi người.

“Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm”

( Bà nhóm lên niềm yêu thương, niềm vui sưởi ấm

+Bà “Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ”

( Ngọn lửa của bà là niềm tin thiêng liêng, kỷ niệm ấm lòng, nâng bước cháu trên đường dài, yêu bà -> yêu nhân dân.

Tình cảm của  cháu dành cho bà:
- Liệt kê”ngọn khói ……..trăm ngả”: sống trong điều kiện  đầy  đủ 

“ Vẫn chẳng”:khẳng định tâm trạng , nỗi nhớ khôn nguôi

-Câu hỏi tu từ” Sớm …chưa?”:nhớ về bà 

 * Đi xa,   sống trong hoàn cảnh đầy đủ tiện nghi, người cháu luôn nhớ đến bà . một tình cảm chân thành ,sâu sắc 

17. VB: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (Nguyễn Khoa Điềm, sáng tác năm 1971, thể thơ tự do 7 – 8 chữ, phương thức biểu đạt: trữ tình)
Hình ảnh người mẹ Tà Ôi biểu hiện qua công việc:
- Mẹ giã gạo, mẹ nuôi bộ đội.

( Công việc rất vất vả vừa địu con vừa giã gạo.

- Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka – lưi.

- Mẹ chuyển lán, đạp rừng. Mẹ địu con đi để giành trận cuối.

( Vừa địu con vừa tham gia kháng chiến.

* Vì giặc Mĩ không để cho gia đình, bản làng của mẹ sống bình yên.

Tình thương con:

“Mặt trời . . .trên lưng”

( Nghệ thuật ẩn dụ: Mặt trời thứ 2 của mẹ là đứa con, thể hiện tình yêu thương hết sức quí trọng của bà mẹ Tà Ôi.

- Sự quyết tâm lao động, tham gia kháng chiến ( tấm lòng người mẹ thương con yêu bộ đội, khát khao đất nước được độc lập, tự do.

Ước mong  của người mẹ Tà Ôi:

- Mỗi lời ru có 1 ước mong khác nhau gắn liền công việc.

+ Mẹ giã gạo: mong gạo trắng, con khôn lớn.

+ Mẹ tỉa bắp: mong con lớn lên phát mười  ka-lưi.

+ Mẹ địu con đi mong thấy Bác Hồ.

Phẩm chất của bà mẹ Tà Ôi

- Mẹ thương A-kay , mẹ thương bộ đội.

- Mẹ thương A-kay , mẹ thương đất nước.

( Phẩm chất tốt đẹp ở bà mẹ Tà Ôi giàu đức hi sinh, giàu lòng yêu nước, thiết tha độc lập tự do , quyết chiến đấu cho cuộc sống.

18. VB: Ánh trăng (Nguyễn Duy, sáng tác năm 1978, thể thơ 5 chữ, phương thức biểu đạt: trữ tình, in trong tập thơ Ánh trăng)

Cảm xúc về vầng trăng thời quá khứ.

a. Tuổi thơ: Hoàn nhiên sống gần gũi với thiên nhiên.

b. Chiến tranh:
Sử dụng nghệ thuật nhân hóa Người lính gắn bó tình nghĩa với vầng trăng thành tri kỷ.

(Giọng điệu tự nhiên nhịp nhàng theo lời kể, cảm xúc gắn liền sự việc.

Vầng trăng thời hiện tại (hòa bình)

- Từ hồi về thành phố: sống dững dưng lạnh nhạt với trăng.

( Cả hai đều xa lạ với nhau.

- Cuộc sống ở thành phố đầy đủ vật chất tiện nghi.

(Quên đi những ngày gian khổ khó khăn lúc đi chiến đấu.

- Thành phố cúp điện phòng tối om đột ngột nhớ lại kỷ niệm.

- Vì không gian khác biệt làng quê, rừng núi – thành phố.

- Thời gian cách biệt tuổi thơ, người lính – công chức.

- Đời sống khác biệt ở đô thị:

+ Đồng, sông: điều kiện chật hẹp.

+ Thành phố phương tiện hiện đại. 

( Khiến con người và trăng xa lạ và cách biệt nhau.

Suy tư của tác giả
- Tự nhận xét về mình xúc động trước vầng trăng xao xuyến gợi nhớ gợi thương

( Kỷ niệm thời quá khứ tốt đẹp lúc cuộc sống nghèo nàn, gian lao con người và thiên nhiên là tri kỷ đầy tình nghĩa.

- Trăng đẹp mãi mãi không thay đổi chỉ có người vô tình với trăng.

(  Sử dụng biện pháp nhân hóa.

- Trân trọng giữ gìn vẻ đẹp và những giá trị truyền thống.

  (Không được quên lãng quá khứ tốt đẹp bất diệt.

Ý nghĩa biểu tượng của vầng trăng:

-Hình ảnh thiên nhiên

- Quá khứ nghĩa tình , đẹp , nguyên vẹn 

- Vẻ đẹp bình dị và vĩnh hằng 

-Là người bạn , nhân chứng nghĩa tình nghiêm khắc

19. VB: Làng (Kim Lân, sáng tác 1948, thể loại truyện ngắn, phương thức biểu đạt: tự sự)

Tâm trạng của ông Hai khi nghe tin làng mình theo giặc:

-Nỗi đau đớn, bẽ bàng :     “Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân”, “nước mắt ông lão cứ giàn ra”, “Ông  lão lặng đi, tưởng như đến không thở được”.

- Dáng vẻ, cử chỉ, điệu bộ : Ông cúi gằm mặt xuống  mà đi, về đến nhà ông nằm vật ra giường, tủi thân, nơm nớp, ngực ông lão đập thình thịch …

- Nỗi băn khoăn khi ông kiểm điểm từng người, trằn  trọc không ngủ được …

→Nỗi ám ảnh nặng nề biến thành  sự sợ hải thường xuyên trong ông Hai cùng nỗi đau xót tủi hổ của ông trước cái tin làng theo giặc .
Tình yêu làng quê và tinh thần yêu nước của ông Hai

- Tình yêu làng quê gắn với  tình yêu nước.
- Ông dứt khoát lựa chọn  theo cách của ông .

       “Làng thì yêu thật  nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù”.

 - Tình yêu nước rộng lớn hơn, bao trùm lên tình cảm với làng quê .

- Lời giãi bày nỗi lòng mình với con thơ :

 +Tình yêu làng sâu nặng.

 +Tấm lòng thuỷ chung với kháng chiến, với cách mạng.

    => Tình cảm  ấy sâu nặng, bền vững và thiêng liêng .

Khi nghe tin làng được cải chính tâm trạng ông Hai khác hẳn :

+ Ông Hai vui tươi, rạng rỡ hẳn lên, chia quà cho con .

+ Ông Hai đi khoe nhà ông bị giặc đốt cháy. 

=> Ông tự hào về làng mình là làng kháng chiến, có tình yêu đối với đất nước, với cụ Hồ.
20. VB: Lặng lẽ Sapa (Nguyễn Thành Long, sáng tác năm 1970, in trong tập truyện Giữa trong xanh, thể loại truyện ngắn, phương thức biểu đạt: tự sự)
Chất trữ tình của truyện:
  + Cảnh thiên nhiên Sa Pa đẹp như bức tranh giàu chất thơ.

  +Từ cuộc gặp gỡ tình cờ để lại  nhiều dư vị trong lòng mỗi người.

Nhân vật anh thanh niên:

- Hoàn cảnh sống và làm việc:

- Sống cô đơn trên đỉnh núi cao (  quanh năm giữa cây cỏ, mây núi . . .

- Công việc khí tượng kiêm vật lí địa cầu.

(  Công việc đòi hỏi chính xác, tỉ mỉ, kiên nhẫn,  cần cù, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Anh vượt qua sự khó khăn gian khổ vì:

+ Ý thức về công việc, lòng yêu nghề.

+ Tìm nguồn vui qua công việc đọc sách.

+ Tổ chức, sắp xếp cuộc sống ngăn nắp: trồng hoa, nuôi gà . . .

- Phẩm chất đáng mến là người cởi mở, chân thành, hiếu khách, ân cần chu đáo, quan tâm đến mọi 

người (  anh còn là người khiêm tốn.

Các nhân vật phụ:
  a) Nhân vật ông họa sĩ:

+ Ông là người từng trải trong cuộc sống, am hiểu nghệ thuật và luôn khát khao đi tìm đối tượng nghệ thuật.

+ Có nhiều cảm xúc và suy tư về anh thanh niên.

 b) Cô kỹ sư trẻ:
+ Tìm thấy lẽ sống và hướng đi cho mình.

+Như được tiếp thêm sức mạnh có nghị lực khi vào đời.

 c) Bác lái xe:

- Là người sôi nổi, có nhiều trách nhiệm (  góp phần làm nổi bật nhân vật chính.

 d) Các nhân vật khác:

( Họ không xuất hiện trực tiếp chỉ qua lời kể của anh thanh niên.

- Đó là những con người sống và làm việc lặng lẽ, cô độc quên mình vì công việc xây dựng đất nước.

21. VB: Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng, sáng tác năm 1966, in trong tập truyện Chiếc lược ngà, thể loại truyện ngắn, phương thức biểu đạt: tự sự)
Tình huống truyện: 
+ Cuộc gặp gỡ của hai cha con sau tám năm xa cách, nhưng thật trớ trêu là bé Thu không nhận ba. Đến lúc em nhận ra ba và biểu lộ tình cảm thắm thiết thì ông Sáu lại phải ra đi.

+ Ở khu căn cứ ,ông Sáu dồn tất cả tình yêu thương và mong nhớ đứa con vào việc làm chiếc lược ngà để tặng con ,nhưng chiếc lược chưa gởi đến tay con thì ông Sáu đã hi sinh. 

Thái độ và hành động của bé Thu trước khi nhận ông Sáu là ba:

- Tỏ ra ngờ vực , lảng tránh ,lạnh nhạt , xa cách :hột hoảng , vụt chạy , kêu thét lên khi mới gặp ông Sáu 

-Ương ngạnh bướng bỉnh : Nhất định không gọi ba , không nhờ chắt nước cơm

-Có hành động vô lễ : Hất cái trứng cá mà ông Sáu gắp cho

- Bé Thu không chịu nhận ông Sáu là cha vì nghĩ rằng ông không phải là cha mình. 
Thái độ và hành động của bé Thu khi nhận ra ông Sáu là ba:

- Được ngoại giải thích hiểu được vết thẹo trên mặt ( sự nghi ngờ đươc giải tỏa.

-Ân hận ,hối tiếc.

-Thay đổi thái độ hành động đột ngột.

-Tình yêu và nỗi mong nhớ cha xa cách bị dồn nén nay bùng  ra thật mạnh mẽ.

          Em có cá tính mạnh mẽ , tình cảm sâu sắc , chân thật dành cho người ba thật sựù.

Tình cảm của người cha sâu nặng đối với con:

  *Khi ông Sáu mới về:

- Nôn nao mong được gặp con để ôm vào lòng.

- Khi nghe con gọi trổng, không nhìn mình; khi con hắt trứng cá làm cơm văng ra.

( Buồn nhưng vẫn sẵn lòng tha thứ cho con.

  *Lúc ở căn cứ:

-Day dứt , ám ảnh về việc nóng giận đánh con. Nhớ lời dặn của con

-Dành hết công sức , tâm trí  vào việc làm cây lược 

-Cây lược là nỗi  mong nhớ , yêu mến của người cha dành cho con. Trước khi hy sinh gởi gắm lược cho bạn 

     →Tình cảm cha con luôn  bất diệt trước sự tàn khốc của chiến tranh.

22. VB: Cố hương (Lỗ Tấn - nhà văn Trung Quốc, in trong tập truyện Gào thét – 1923, thể loại truyện ngắn, phương thức biểu đạt: tự sự) 
Diễn biến tâm trạng nhân vật “tôi”
a) Những ngày ở quê:

- Cảnh: hoang vắng, hiu quạnh.

- Con người:

+ Mẹ: mừng rỡ, nét mặt ẩn một  nỗi buồn.

+ Cháu Hoàng: nhìn tôi chòng chọc vì nó chưa gặp lần nào.

+ Nhuận Thổ: không còn như xưa: dáng điệu cung kính, chào hỏi rành mạch: “Bẩm ông”

 (  Gợi cảm giác buồn thương.

b) Lúc rời quê ra đi:

- Thời gian ra đi lúc hoàng hôn buông xuống. Cách sử dụng thời gian, không gian độc đáo.

( Chọn thời điểm phù hợp tâm trạng nhân vật: buồn.

(Đặt ra vấn đề con đường đi của con người, xã hội.

Nhân vật Nhuận Thổ:

a) Lúc còn nhỏ: 

+ Là một cậu bé lanh lợi tháo vát, hiểu biết nhiều, đẹp đẽ, đầy sức sống, nhiều tình cảm.

b) Sau 20 năm: 

+Thay đổi nhiều: là người nông dân già nua, nghèo khổ, đần độn, tiều tụy, hèn kém.

Hình tượng con đường:

-Chứa đựng suy ngẫm nhân sinh sâu sắc và ước mơ đổi đời cho người dân nghèo.

-Khẳng định tinh thần lạc quan và đúc kết chân lí làm gì có đường?Người ta đi mãi thì thành đường thôi.

23. VB: Những đứa trẻ (Mác-xim Go-rơ-ki – nhà văn Nga, trích tác phẩm Thời thơ ấu – 1913-1914, thể loại tiểu thuyết, phương thức biểu đạt: tự sự).

 Những đứa trẻ sống thiếu tình thương.

- A-li-ô-sa mồ côi cha,không có mẹ, thường bị ông ngoại đánh đòn.
- Ba đứa trẻ sống trong cảnh giàu sang ,nhưng chẳng sung sướng gì: mẹ chết, chúng sống với dì ghẻ, bị bố cấm đoán, thiếu tự do, đánh đòn
Những đứa trẻ bị cấm đoán:
 Đại tá là người cấm đoán bọn trẻ: Ông rất nghiêm khắc dùng roi để giáo dục con cái.

(  Cấm con không được chơi với Aliôsa
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